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I.Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 
1-Hình thức sổ hữu vốn: Vốn góp của các cổ đông 
2-Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất 
3-Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất sản phẩm bao bì các loại từ chất dẻo;  kinh doanh vật tư, thiết bị phục vụ 
cho ngành bao bì chất dẻo. 
4-Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính. 
 
II.KỲ kế toán,đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 
1-Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2010 kết thúc vào ngày 31/12/2010) 
2-Đơn vị tiền tện sử dụng trong trong kế toán: Đồng Việt nam 
 
III.Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng 
1-Chế độ kế toán áp dụng: áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC 
2-Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt 
nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành . Các báo cáo tài chính được lập và 
trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ 
kế toán hiện hành đang áp dụng. 
3-Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký Chứng từ 
 
IV.Các chính sách kế toán áp dụng 
1-Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương tiền. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác 
ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra  Việt nam 
đồng theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có 
gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt nam công bố 
vào ngày kết thúc niên độ kế toán. 
 2-Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: 
-Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi 
phí mua , chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa 
điểm và trạng thái hiện tại. 
-Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền 
-Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên. 
-Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 
3-Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư: 
-Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):Tài sản cố định được ghi nhận theo giá gốc. 
Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại. 
-Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Khấu hao được tính theo phương pháp 
đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau: 
 -Nhà cửa, vật kiến trúc     06 - 50 năm 
 -Máy móc, thiết bị      05 - 12 năm 
 -Phương tiện vận tải      06 - 10 năm 
 -Thiết bị văn phòng      03 - 08 năm 
 
4-Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư 
-Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư 



-Phương phấp khấu hao bất động sản đầu tư 
5-Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư  tài chính: 
-Các khoản đầu tư vào công tu con, công ty liên kết, góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát 
-Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn 
-Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác 
-Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn  
6-Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay: 
-Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay 
-Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ 
7-Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản  chi phí khác: 
-Chi phí trả trước: Các loại chi phí trả trước nếu chỉ liên quan đến năm tài chính hiện tại thì được ghi nhận 
vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính 
-Chi phí khác 
-Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí  sản xuất 
kinh doanh từng kỳ hạch toán được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và 
tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương 
pháp đường thẳng. 
-Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại. 
8-Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào 
chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi 
phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí 
đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương 
ứng với phần chênh lệch. 
9-Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả. 
10-Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: 
-Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu:Vốn đầu tư 
của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu 
-Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản. 
-Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá. 
-Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các 
hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán 
và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước. 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi được Hội đồng Quản trị phê duyệt được trích các 
quỹ theo điều lệ công ty và các quy định pháp lý hiện hành, sẽ phân chia cho các bên dựa trên tỷ lệ vốn góp. 
11-Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: 
-Doanh thu bán hàng: Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thoả mãn các điều kiện sau: 
 +Phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá đã được chuyển giao cho 
người mua; 
 +Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm 
soát hàng hoá; 
 +Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; 
 +Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; 
 +Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 
 -Doanh thu cung cấp dịch vụ: doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được 
xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu 
được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán của kỳ 
đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thoả mãn các điều kiện sau: 
 +Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; 
 +Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ; 
 +Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán; 
 +Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ 
đó. 



-Doanh thu hoạt động tài chính: Doanh thu phát sinh từ tiền lãi và các khoản doanh thu hoạt động tài chính 
khác được ghi nhận khi thoả mãn đồng thời hai điều kiện sau: 
 +Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó 
 +Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. 
Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi 
nhuận từ việc góp vốn. 
-Doanh thu hợp đồng xây dựng 
12-Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài 
chính gồm: 
 +Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính; 
 +Chi phí cho vay và đi vay vốn; 
 +Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ; 
 +Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán. 
Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài 
chính 
 13-Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu 
nhập doanh nghiệp hoãn lại: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu 
nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành. 
14-Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái. 
15-Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác. 
 
V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán 

                ĐVT: Đồng  
01- Tiền  Cuối kỳ Đầu năm
- Tiền mặt 51.982.836 178.912.533
-Tiền gửi ngân hàng 1.707.385.210 3.783.246.333
-Tiền đang chuyển  18.820.000.000
Cộng 1.759.368.046 22.782.158.866
02-Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Cuối kỳ Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn  
-Đầu tư ngắn hạn khác 11.665.459.242 16.404.839.636
-Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn khác  
Cộng 11.665.459.242 16.404.839.636
03-Các khoản phải thu ngắn hạn khác Cuối kỳ Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hoá  
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia  
- Phải thu người lao động  
- Phải thu khác 203.194.850 454.985.891
Cộng 203.194.850 454.985.891
04- Hàng tồn kho Cuối kỳ Đầu năm
- Hàng đang đi trên đường  
- Nguyên liệu, vật liệu 11.619.368.579 7.998.418.730
- Công cụ, dụng cụ 93.307.511 110.351.059
- Chi phí SX, KD dở dang 2.540.872.251 1.247.547.175
- Thành phẩm 3.659.073.949 3.195.491.838
- Hàng hoá 29.050.049 29.050.049
- Hàng gửi đi bán 29.254.788 29.254.788
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (6.999.088) (6.999.088)
- Hàng hoá bất động sản  
Cộng giá gốc hàng tồn kho 17.963.928.039 12.603.114.551
  
* Giá trị ghi sổ hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo cho 
các khoản nợ phải trả 

 



* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm  
* Các trường hợp sợ kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập 
dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 

 

  
05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước Cuối kỳ Đầu năm
- Thuế thu nhập doanh nghiệp  nộp thừa  
- Thuế thu nhập ca nhan nộp thừa  
- Các khoản khác phải thu Nhà nước  
Cộng  
06- Phải thu dài hạn nội bộ Cuối kỳ Đầu năm
- Cho vay dài hạn nội bộ  
-…………  
- Phải thu dài hạn nội bộ khác  
Cộng  
07- Phải thu dài hạn khác Cuối kỳ Đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn  
- Các khoản tiền nhận uỷ thác  
- Cho vay không có lãi  
- Phải thu dài hạn khác  
Cộng   
 
08- Tăng giảm tài sản cố định hữu hình :  

Khoản mục Nhà cửa, vật kiến 
trúc 

Máy móc thiết bị Phương tiện 
vận tải, truyền 

dẫn 

TSCĐ hữu 
hình khác 

TS
C§ 
vô 
hìn
h 

Tổng cộng 

Nguyên giá TSCĐ hữu 
hình 

      

Số dư đầu năm 17.956.136.249 91.000.816.173 1.879.317.170 273.978.572  111.110.248.164
- Mua  trong kỳ  425.414.545   425.414.545
- Đầu tư XDCB hoàn 
thành 

   

- Tăng khác    
- Chuyển sang bất 
động sản đầu tư 

   

- Thanh lý, nhượng bán  2.099.877.883   2.099.877.883
- Giảm khác    
Số dư cuối kỳ 17.956.136.249 89.326.352.835 1.879.317.170 273.978.572  109.435.784.826
Giá trị hao mòn luỹ kế    
Số dư đầu năm 9.108.097.816 77.723.684.480 979.842.047 273.978.572  88.085.602.915
- Khấu hao trong kỳ 473.379.922 1.737.232.840 128.227.522   2.338.840.284
- Tăng khác    
- Chuyển sang bất 
động sản đầu tư 

   

- Thanh lý, nhượng bán  2.099.877.883   2.099.877.883
- Giảm khác    
Số dư cuối kỳ 9.581.477.738 77.361.039.437 1.108.069.569 273.978.572  88.324.565.316
Giá trị còn lại của 
TSCĐ hữu hình 

   

- Tại ngày đầu năm 8.848.038.433 13.277.131.693 899.475.123   23.024.645.249
- Tại ngày cuối kỳ 8.374.658.511 11.965.313.398 771.247.601   21.111.219.510
 
 - Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp  , cầm cố đảm bảo các khoản vay:  
 - Nguyyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 
 - Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý: 



 - Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai: 
 - Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình: 
 
09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính: 

Khoản mục 
Nhà cửa, 
vật kiến 
trúc 

Máy móc 
thiết bị 

Phương tiện 
vận tải, 
truyền dẫn 

… TSC§ 
hữu hình 
khác 

TSC§ 
vô hình 

Tổng 
cộng 

Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính        
Số dư đầu năm        
- Thuê tài chính trong năm        
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính        
- Tăng khác        
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính        
- Giảm khác        
Số dư cuối năm        
Giá trị hao mòn luỹ kế        
Số dư đầu năm        
- Khấu hao trong năm        
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính        
- Tăng khác        
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính        
- Giảm khác        
Số dư cuối năm        
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê 
tài chính 

       

- Tại ngày đầu năm        
- Tại ngày cuối năm        
 *Tiền thuê thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm 
 * Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm: 
 * Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản: 
 
10- Tăng, giảm Tài sản cố định vô hình: 

Khoản mục Quyền sử 
dụng đất 

Quyền 
phát hành

Bản quyền, 
bằng sáng 
chế 

… TSCĐ vô 
hình khác

Tổng cộng 

Nguyên giá TSCĐ vô hình       
Số dư đầu năm 4.067.050.050     4.067.050.050
- Mua trong năm     
- Tạo ra từ nội bộ doanh 
nghiệp 

    

- Tăng do hợp nhất kinh 
doanh 

    

- Tăng khác     
- Thanh lý, nhượng bán     
- Giảm khác     
Số dư cuối năm 4.067.050.050     4.067.050.050
Giá trị hao mòn luỹ kế     
Số dư đầu năm 149.125.168     149.125.168
- Khấu hao trong năm 40.670.500     40.670.500
- Tăng khác     



- Thanh lý, nhượng bán     
- Giảm khác     
Số dư cuối năm 189.795.668     189.795.668
Giá trị còn lại của TSCĐ vô 
hình 

    

- Tại ngày đầu năm 3.917.924.882     3.917.924.882
- Tại ngaùy cuối năm 3.877.254.382     3.877.254.382

* Thuyết minh số liệu giải trình khác: 
- 

 - 
11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:     
                  Cuối kỳ   Đầu năm 
- Tổng số chi phí XDCB dở dang 18.043.411.262 16.668.982.779
Trong đó (Những công trình lớn):  
  + Công trình:- XD nhà văn phòng 87-Đinh nhu  
  + Công trình:- Đầu tư Nhà  máy giấy krap 18.043.411.262 16.668.982.779
  +……………  
12- Tăng giảm bất động sản đầu tư: 

Khoản mục Số đầu năm Tăng trong năm Giảm trong năm Số cuối năm 
Nguyên giá bất động sản đầu tư     
- Quyền sử dụng đất     
- Nhà     
- Nhà và quyền sử dụng đất     
- Cơ sở hạ tầng     
Giá trị hao mòn luỹ kế     
- Quyền sử dụng đất     
- Nhà     
- Nhà và quyền sử dụng đất     
- Cơ sở hạ tầng     
Giá trị còn lại của bất động sản     
- Quyền sử dụng đất     
- Nhà     
- Nhà và quyền sử dụng đất     
- Cơ sở hạ tầng     
 

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác: 
_ 

13- Đầu tư dài hạn khác:                      Cuối kỳ    Đầu năm 
 Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị 

- Đầu tư cổ phiếu   
- Đầu tư trái phiếu  
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu  
- Cho vay dài hạn  
- Đầu tư dài hạn khác  
Cộng  

 
14- Chi phí trả trước dài hạn Cuối kỳ Đầu năm
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ  
- Chi phí thành lập doanh nghiệp  
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn  
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận  



là TSCĐ vô hình 
Cộng  
15- Vay và nợ ngắn hạn Cuối kỳ Đầu năm
- Vay ngắn hạn 13.904.390.496 45.070.788.887
- Nợ dài hạn đến hạn trả  200.000.000
Cộng 13.904.390.496 45.270.788.887
16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Cuối kỳ Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng 342.623.190 
- Thuế tiêu thụ đặc biệt  
- Thuế xuất, nhập khẩu  1.533.128.321
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 393.186.275 588.445.248
- Thuế thu nhập cá nhân 11.909.415 
- Thuế tài nguyên  
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất  
- Các loại thuế khác  
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác  
Cộng 747.718.880 2.121.573.569
17- Chi phí phải trả Cuối kỳ Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép   
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ   
- Chi phí kiểm toán năm 2009   
- Chi phí lãi vay  
Cộng  
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Cuối kỳ Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết   
- Kinh phí công đoàn 161.412.508 157.485.612
- Bảo hiểm xã hội 112.915.736 6.251.421
- Bảo hiểm y tế 36.275.039 22.005.544
- Phải trả về cổ phần hoá  
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn  
- Doanh thu chưa thực hiện  
- Các khoản phải trả , phải nộp khác 932.900.845 886.589.536
Cộng 1.243.504.128 1.072.332.113
19- Phải trả dài hạn nội bộ Cuối kỳ Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ  
-…  
- Phải trả dài hạn nội bộ khác  
Cộng  
20- Vay và nợ dài hạn Cuối kỳ Đầu năm
a - Vay dài hạn  
- Vay ngân hàng  
- Vay đối tượng khác  
- Trái phiếu phát sinh  
b - Nợ dài hạn  
- Thuê tài chính  
- Nợ dài hạn khác  
Cộng  
   
c -  Các khoản nợ thuê tài chính 
 

  

Năm nay Năm trước 
Thời hạn Tổng khoản thanh 

toán tiền thuê tài Trả tiền thuê
Trả nợ 
gốc 

Tổng khoản thanh 
toán tiền thuê tài 

Trả tiền 
thuê Trả nợ gốc



chính chính 
Từ 1 năm trở 
xuống 

      

Trên 1năm 
đến 5 năm 

      

 
21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả Cuối kỳ Đầu năm
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: 
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời 
được khấu trừ 
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử 
dụng 
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan dến khoản ưu đãi thuế chưa sử 
dụng 
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các 
năm trước 
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm 
thời chịư thuế 
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ 
các năm trước 
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 

 
22- Vốn chủ sở hữu 

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu 
 Vốn đầu tư của 

chủ sở hữu 
Thặng dư vốn cổ 
phần 

Vè
n 
khá
c 
của 
chủ 
sở 
hữu

Cổ phiếu quỹ Chên
h lệch 
đánh 
giá lại 
tài 
sản 

Chên
h lệch 
tỷ giá 
hối 
đoái 

… Nguồn 
vốn đầu 
tư XDCB 

Cộng 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Số dư đầu năm 
trước 

28.000.000.000 9.403.600.000  -285.000.000     37.118.600.000

-T¨ngvèn trong 
năm trước 

10.800.000.000 7.047.000.000       17.847.000.000

-Lãi trong năm 
trước 

        

-Tăng khác         
-Giảm vốn trong 
năm trước 

        

-Lỗ trong năm 
trước 

        

-Giảm khác         
Số dư cuối năm 
Số dư đầu năm 
nay 

38.800.000.000 
38.800.000.000 

16.450.600.000 
16.450.600.000 

 -285.000.000 
-285.000.000 

    54.965.600.000 
54.965.600.000

-Tăng vốn trong 
năm nay 

       

-Lãi trong năm 
nay 

       

-Tăng khác        
-Giảm vốn trong 
năm nay 

       



-Lỗ trong năm 
nay 

       

-Giảm khác        
Số dư cuối năm 
nay 

38.800.000.000 16.450.600.000  -285.000.000     54.965.600.000

 
b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu Cuối kỳ Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước  
- Vốn góp của các đối tượng khác 38.800.000.000 38.800.000.000
-…  
Cộng 38.800.000.000 38.800.000.000
   
* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm   
* Số lượng cổ phiếu quỹ   
   
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia 
lợi nhuận 

Cuối kỳ Đầu năm

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu   
+ Vốn góp đầu năm 38.800.000.000 38.800.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm  
+ Vốn góp giảm trong năm  
+ Vốn góp cuối năm 38.800.000.000 38.800.000.000
- Cổ tức lợi nhuận đã chia   
d- Cổ tức 

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm : 
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông: 
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi: 
-Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi luỹ kế chưa được ghi nhận: 
 

đ-Cổ phiếu   
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành  
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng  
+ Cổ phiếu phổ thông  
+ Cổ phiếu ưu đãi  
- Số cổ phiếu được mua lại  
+ Cổ phiếu phổ thông  
+ Cổ phiếu ưu đãi  
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 3.857.200 3.857.200
+ Cổ phiếu phổ thông  
+ Cổ phiếu ưu đãi  
  

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000đồng/CP             
 

e- Các quỹ của doanh nghiệp:   
- Quỹ đầu tư phát triển 6.165.418.833 5.465.418.833
- Quỹ dự phòng tài chính 1.620.000.000 1.320.000.000
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sỡ hữu 280.245.000 148.895.000

 
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp 
 

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn 
mực kế toán cụ thể. 
 - 
- 



23- Nguồn kinh phí Năm nay Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm  
- Chi sự nghiệp  
- nguồn kinh phí còn lại cuối năm  
  
24- Tài sản thuê ngoài Cuối năm Đầu năm
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài  
- TSCĐ thuê ngoài  
- Tài sản khác thuê ngoài  
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê 
hoạt động tài sản không huỷ ngang theo các thời hạn 

 

- Từ 1 năm trở xuống  
- Trên 1 năm đến 5 năm  
- Trên 5 năm  
 
VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh 

          ĐVT: Đồng 
 Năm nay Năm trước 
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 1) 53.091.750.925 46.756.807.734 
Trong đó:  
- Doanh thu bán hàng 52.857.095.427 46.756.807.734 
- Doanh thu cung cấp dịch vụ 234.655.498 
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt 
động xây lắp) 

 

+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ  
+ Tổng doanh thu luỹ kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến 
thời điểm lập báo các tài chính 

 

  
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 2)  
Trong đó:  
- Chiết khấu thương mại  
- Giảm giá hàng bán  
- Hàng bán bị trả lại  
- Thuế GTGT phải nộp (Phương pháp trực tiếp)  
- Thuế tiêu thụ đặc biệt  
- Thuế xuất khẩu  
  
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10) 53.091.750.925 46.756.807.734
Trong đó:  
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá 52.857.095.427 46.756.807.734
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ 234.655.498 
  
28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)   
- Giá vốn của hàng hoá đã bán 5.414.764.523 6.631.120.719
- Giá vốn của thành phẩm đã bán 41.675.592.773 35.901.528.719
- Giá vốn của dịch đã cung cấp 234.655.498 
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã 
bán 

 

- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư  
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho  
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường  
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho  



Cộng 47.325.012.794 42.532.649.438 
  
29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)   
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay 192.135.745 145.438.325
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu  
- Cổ tức, lợi nhuận được chia  
- Lãi bán ngoại tệ  
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 163.495.808 289.310
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện  
- Lãi bán hàng trả chậm  
- Doanh thu hoạt động tài chính khác 54.000.000 
Cộng 409.631.553 145.727.635
  
30- Chi phí tài chính (Mã số 22)   
- Lãi tiền vay 533.260.249 388.648.219
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm  
- Lỗ do thanh lý các lhoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn  
- Lỗ bán ngoại tệ  
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 272.211.415 15.835.336
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện  
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn  
- Chi phí tài chính khác  
Cộng 805.471.664 404.483.555
  
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)   
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế 
năm hiện hành 

389.825.548 636.395.591

- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước 
vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay 

 

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 389.825.548 636.395.591
  
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)   
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các 
khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế 

  

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn 
nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại 

 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các 
khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ 

 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các 
khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng 

 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn 
nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả 

 

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại  
  
33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố   
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu 41.230.931.424 29.032.418.470
- Chi phí nhân công 4.052.322.868 2.750.236.028
- Chi phí khấu hao tài sản cố định 1.029.919.340 1.500.000.000
- Chi phí dịch vụ mua ngoài 1.691.479.400 1.479.099.280
- Chi phí khác bằng tiền 1.069.420478 791.485.699
Cộng 49.074.073.510 35.553.239.477
 



VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo các lưu chuyển tiền 
tệ  

(ĐVT: Đồng) 
34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo các lưu 
chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng 
không sử dụng 
 

Năm nay Năm trước 

a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp 
hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính: 

 

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu  
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu  
b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong 
kỳ báo các 

 

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý  
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các 
khoản tương đương tiền 

 

- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con 
hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý 

 

- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả 
không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con 
hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ 

 

 
c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng 
không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực 
hiện. 
 1) Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác : 
……………………………………….. 
 2) Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm 
 3) Thông tin về các bên liên quan:…………………………………………………………………….. 
 4) Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu 
vực địa lý theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”(2): 
………………………………… 
 5) Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo các tài chính của các niên độ kế toán 
trước :…………………………………………………………………………………………………………... 
 6) Thông về hoạt động liên tục:………………………………………………………………………... 
 7) Những thông tin khác. (3)…………………………………………………………………………… 
 
          Lập, ngày 02 tháng 08 năm 2010 

NGười lập biểu   Kế toán trưởng          Giám đốc 
 
 
 
 
 
Cao Thị Lan    Nguyễn thuý Hiền 

 


